
 

VAI TRÒ LIÊN KẾT XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 
QUA Lý THUYẾT HỆ THỐNG CỦA TALCOTT PARSONS 

Nhạc Phan Linh(*) 

I. Lý thuyết hệ thống xã hội tổng quát của Talcost 
Parsons 

Năm 1951, T. Parsons đưa ra Lý 
thuyết tổng quát trong xã hội học 
(General theory in Sociology). Lý thuyết 
tổng quát của Parsons là một sơ đồ khái 
niệm đồ sộ mà ông khái quát hoá và 
biểu diễn thành một bảng phân loại 
chéo (tabular cross-classification) và gọi 
là “Sơ đồ bốn vấn đề chức năng” (Sheme 
of four functional problems) - AGIL. Sơ 
đồ giống như một hệ toạ độ gồm trục 
hoành (chiều ngang) biểu diễn hệ quy 
chiếu “công cụ - mục đích” và trục tung 
(chiều dọc) biểu diễn hệ quy chiếu “bên 
trong – bên ngoài” (xem 
thêm: 1).  

Trên hệ trục toạ độ quy 
chiếu như vậy có thể phân 
biệt được bốn vấn đề chức 
năng chủ yếu hay là bốn 
chiều cạnh của quá trình và 
cấu trúc hệ thống, cụ thể ở 
biểu dưới. 

• A (Adaptation – 
Thích ứng; toạ độ “hướng 
ngoại – công cụ”): Một hệ 
thống phải đương đầu với các nhu cầu 
khẩn yếu của hoàn cảnh bên ngoài. Nó 

phải thích nghi với môi trường của mình 
và làm cho môi trường thích nghi với 
nhu cầu của nó. (*) 

• G (Goal Attainment - Đạt mục 
tiêu; toạ độ “hướng ngoại - mục đích”): 
Một hệ thống phải xác định và đạt được 
các mục tiêu cơ bản của nó. 

• I (Intergration - Liên kết; toạ độ 
“hướng nội-mục đích”): Một hệ thống 
phải điều hoà mối liên quan của các 
thành tố bộ phận. Nó cũng phải điều 
hành mối quan hệ trong ba yếu tố chức 
năng còn lại (A, G, L). 

• L (Latency – Duy trì khuôn mẫu; 
toạ độ “hướng nội – công cụ”): Một hệ 

                                                
(*) ThS., Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
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thống phải cung cấp, duy trì và kiến tạo 
cả động lực thúc đẩy của các cá thể cũng 
như các khuôn mẫu văn hoá đã sáng 
tạo, tức duy trì khuôn mẫu và quản lý 
sự căng thẳng.  

Mô hình AGIL này là một phần mô 
hình của lý thuyết hành động. Nó mô tả 
hệ thống chức năng nhất định của xã 
hội, mà mọi xã hội phải đáp ứng để có 
thể duy trì và ổn định đời sống. AGIL 
đại diện cho toàn bộ hệ thống hành 
động chung (bao gồm cả mô hình điều 
kiện con người). AGIL cũng xác định hệ 
thống văn hóa, hệ thống cá nhân, v.v... 
trong các cấu trúc xã hội. Mục đích của 
Parsons là nhằm xây dựng một bản đồ 
thống nhất của tất cả các hệ thống hành 
động, và cuối cùng là "các hệ thống 
sống” (xem: 2). 

Lý thuyết tổng quát cho rằng có thể 
xem xét về mặt cấu trúc tất cả các loại 
hệ thống xã hội trong một trục toạ độ 
gồm hai hệ quy chiếu lưỡng phân tạo 
thành bốn “vấn đề chức năng”. Theo hệ 
quy chiếu “bên trong – bên ngoài”: bất 
kỳ một hệ thống nào cũng cần phải đảm 
bảo cân bằng mối quan hệ bên trong – 
bên ngoài và đảm bảo sự ổn định bên 
trong cũng như thích nghi với bên 
ngoài. Đồng thời bất kỳ một hệ thống 
nào cũng bị kiểm soát bởi hệ thống ở cấp 
độ cao hơn nó. 

Parson định nghĩa hệ thống xã hội 
như sau: Một hệ thống xã hội chứa đựng 
các tác nhân hành động riêng biệt 
nhưng lại có sự tương tác với nhau trong 
một tình huống mà do một sự tác động 
vật lý hoặc môi trường gây ra. Các tác 
nhân hành động bị thúc đẩy bởi một xu 
hướng đi tới “tính lạc quan của sự ban 
thưởng” và mối quan hệ của họ với môi 

trường bao gồm từng cá thể, được xác 
định và dàn xếp trong phạm vi của một 
hệ thống có cấu trúc văn hoá và có 
chung các biểu tượng. 

Tựu chung lại, Parsons đề xuất một 
lý thuyết tổng quát có khả năng phân 
tích chức năng để xác định các loại chức 
năng của cấu trúc và khả năng phân 
tích cấu trúc để xác định các cấp độ thứ 
bậc cao - thấp của các tổ chức. Điều này 
có nghĩa là, có thể phân tích hệ thống 
thành các tiểu hệ thống và các mối quan 
hệ giữa chúng theo các chiều dọc và 
chiều ngang với nhau, chiều rộng và 
chiều sâu của cấu trúc của hệ thống xã 
hội, ví dụ như phân tích từ cấu trúc của 
mối tương tác xã hội giữa các cá nhân 
đến cấu trúc của cả hệ thống tổng thể 
xã hội. 

II. Chức năng liên kết của xã hội dân sự 

Với các luận điểm trên, mô hình 
AGIL của T. Parsons thực sự hữu ích 
khi phân tích vị trí, vai trò liên kết của 
xã hội dân sự. Vai trò này được biểu thị 
ở cả ba cấp: liên kết các thành phần cơ 
bản của hệ thống xã hội (độ liên kết vĩ 
mô), liên kết các tổ chức xã hội dân sự 
với nhau (liên kết trung mô) và liên kết 
các cá nhân, nguồn lực trong từng tổ 
chức (liên kết vi mô). 

1. Liên kết ở cấp vĩ mô 

Xét về phạm vi, môi trường hoạt 
động, lực lượng của xã hội dân sự nằm 
trong cả 3 nhóm chủ thể: Nhà nước, Thị 
trường và Gia đình. Do vậy, xã hội dân sự 
không những đóng vai trò giúp 3 nhóm 
chủ thể này liên kết với nhau mà còn tạo 
ra mối liên kết giữa các cộng đồng với 
Nhà nước, Thị trường và Gia đình.  
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+ Trong hệ thống bộ máy nhà nước, 
các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, 
hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, v.v… 
vừa nằm trong sự điều hành, chỉ đạo 
trực tiếp của bộ máy cơ sở Đảng và 
chính quyền các cấp, lại vừa theo đuổi 
mục tiêu tập hợp và bảo vệ quyền lợi 
cho các nhóm đối tượng liên quan (vai 
trò cơ bản của xã hội dân sự). Như vậy, 
các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò 

liên kết giữa cơ quan nhà 
nước với các tổ chức quần 
chúng nhân dân. 

+ Trong thị trường có 
các hội, hiệp hội, nghiệp 
đoàn đại diện cho các ngành 
nghề với các mục tiêu xúc 
tiến thương mại hay bảo vệ 
quyền lợi, giải quyết tranh 
chấp thương mại. Bên cạnh 
đó, trong thị trường còn bao 
gồm các tổ chức, hiệp hội 

bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi 
gian lận thương mại. Các hình thức tổ 
chức đại diện cho cả doanh nghiệp và 
người tiêu dùng đều có thể được coi là 
các tổ chức xã hội dân sự. Như vậy, xã 
hội dân sự đóng vai trò liên kết giữa 
cộng đồng và thị trường. 

+ Gia đình là đơn vị cơ bản của xã 
hội. Tuy nhiên, gia đình lại được coi là 
cơ sở xây dựng lên các thiết chế dòng họ, 
làng xã với hệ thống hương ước, gia 
phong. Các thiết chế này tạo ra một 
không gian sinh hoạt đặc trưng của xã 
hội dân sự ở tính định hướng cá nhân, 
theo đuổi các giá trị, chuẩn mực riêng 
mà không phụ thuộc vào pháp luật của 
nhà nước hay quy luật kinh tế của thị 
trường. Như vậy, xã hội dân sự cũng 

đóng vai trò liên kết gia đình với hệ 
thống xã hội chung. 

Từ đó cho thấy, vị trí đặc biệt của xã 
hội dân sự Việt Nam trong cấu trúc xã 
hội là đóng vai trò liên kết xã hội, là chủ 
thể kết nối giữa các nhóm chủ thể nhà 
nước, thị trường và gia đình với nhau.  

Ta có thể mô hình hóa vị trí của xã 
hội dân sự như hình dưới:  

2. Liên kết ở cấp trung mô 

Đến lượt nó, xã hội dân sự lại là cấu 
trúc hệ thống, một tập hợp các tổ chức, 
hiệp hội, một mạng lưới các nhóm xã hội 
liên kết với nhau thông qua các đặc 
trưng như tính tự nguyện, tự chủ, phi 
chính phủ, phi lợi nhuận… Trong thành 
phần của xã hội dân sự, các tổ chức liên 
kết với nhau thông qua việc theo đuổi 
các sứ mạng riêng, nhưng đều vì mục 
tiêu tìm kiếm sự công bằng, bình đẳng, 
tìm kiếm các nguồn lực cho sự phát 
triển của cá nhân và kiềm chế sự lấn át, 
lạm dụng quyền lực của bộ máy công 
quyền và sự thương mại hóa của thị 
trường. Xã hội dân sự được tổ chức theo 
nhiều cấp bậc, từ cấp liên hiệp ở trung 
ương, đến cấp hội ở địa phương, từ cấp 
mạng lưới quốc tế đến cấp đại diện ở 
từng quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ. 

Xã hội dân sự 

Gia đình 

Kinh tế 
thị trường 

Nhà nước 
pháp quyền 
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Bên trong xã hội dân sự là một tập hợp 
các tổ chức xã hội dân sự được xác định 
chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích 
hoạt động cụ thể theo từng lĩnh vực 
ngành nghề, môi trường, phạm vi lĩnh 
vực tác động riêng. Trừ những nhóm 
quần chúng, phần lớn các tổ chức xã hội 
dân sự có bộ máy nhân sự điều hành cơ 
hữu rõ ràng, có mạng lưới cán bộ kiêm 
nhiệm, cộng tác viên; có tài khoản, quy 
chế, nội quy hoạt động rõ ràng. 

Như vậy, bản thân xã hội dân sự lại 
là một hệ thống xã hội, tập hợp đông 
đảo và rộng lớn các thành phần xã hội, 
các nhóm xã hội theo đuổi những mục 
tiêu, nhiệm vụ, ý nguyện riêng – thực 
hiện các chức năng, thể hiện các vai trò 
xã hội độc lập. 

3. Liên kết ở cấp vi mô 

Theo cách giải thích chức năng I của 
mô hình AGIL, ta có thể hiểu một hệ 
thống để thích ứng với môi trường, để 
đạt được các mục tiêu xác định, hay để 
duy trì được những khuôn mẫu về động 
lực, văn hóa, phương thức quản lý thì 
trước hết, cần phải có sự liên kết, phối 
hợp tốt giữa các lực lượng, các thành 
phần bộ phận của nó. Cụ thể: 

a. Liên kết để thích ứng (chức năng A): 

Thành viên của các tổ chức xã hội 
dân sự đại diện cho nhiều thành phần, 
nhiều nhóm xã hội, liên kết với nhau 
theo tinh thần tự nguyện, tự giác. Các 
cá nhân trên cơ sở phát huy năng lực, sở 
trường đóng góp và tạo nên tiềm lực, sức 
mạnh cho tổ chức. Tuy nhiên, cho dù 
theo tôn chỉ mục đích gì, điều đầu tiên 
các tổ chức dân sự phải hướng tới là 
phải làm cho tổ chức mình thích nghi, 
thích ứng được với môi trường xã hội, 
môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, 
môi trường chính trị bao quanh nó. Các 

mục tiêu hành động của xã hội dân sự 
chỉ có thể được thực hiện trước hết trong 
khuôn khổ pháp luật cho phép và được 
cộng đồng ghi nhận.  

Trên thực tế, sự tồn tại của một 
cộng đồng ngoài nhà nước, gia đình và 
thị trường lúc công khai, lúc bí mật 
nhưng luôn hiện hữu trong các giai 
đoạn, thời kỳ lịch sử. ở chiều ngược lại, 
các chính thể nhà nước hay thị trường 
dù thừa nhận một cách chính thức hay 
không đều coi các tổ chức hội, đoàn thể, 
tổ chức, nhóm xã hội, các cộng đồng dân 
cư là một thành phần quan trọng, 
không thể thiếu của hệ thống xã hội, do 
đó cũng luôn phải ứng xử không thể 
hoàn toàn theo lối mệnh lệnh pháp chế 
hay tuyệt đối hóa lợi nhuận. Có được 
điều này là nhờ khả năng thích nghi 
linh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự 
trong từng không gian lịch sử cụ thể. 

Do vậy, các thành viên trong các tổ 
chức dân sự liên kết với nhau trước hết là 
để đảm bảo và duy trì sự thích ứng của tổ 
chức mình với môi trường xung quanh. 

b. Liên kết để đạt mục tiêu (chức 
năng G): 

Tác động tới chính sách nhà nước, 
thúc đẩy quyền con người, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, góp phần phát 
huy các nguồn lực nhằm đảm bảo công 
bằng xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội, thỏa mãn các nhu cầu xã hội, 
v.v… trở thành những mục tiêu cơ bản 
của các tổ chức xã hội dân sự. Để thực 
hiện được điều này, các tổ chức dân sự 
đều phải tiến hành tổ chức vận động, 
tập hợp, thu hút sự quan tâm, sự tham 
gia của xã hội, cộng đồng. Lực lượng của 
xã hội dân sự ngày càng lớn mạnh chính 
là nhờ đặc điểm này. 
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Mục đích theo đuổi là yếu tố quan 
trọng quyết định đến kiểu loại tổ chức 
và cấp độ hệ thống của xã hội dân sự. 
Các tổ chức chính trị - xã hội có lượng 
thành viên đông đảo, với thành phần 
thuộc tất cả các tầng lớp xã hội hướng 
tới các mục tiêu mang tầm quốc gia. Các 
hội nghề nghiệp thường là không gian 
cho những người có liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến một lĩnh vực ngành 
nghề cụ thể. Các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) địa phương có lượng thành viên 
nhỏ nhưng họ hoạt động mang tính định 
hướng cao do những nhu cầu thiết thân 
đặt ra. Các tổ chức cộng đồng (CBO) hay 
các nhóm không chính thức có lượng 
thành viên rất đa dạng, thuộc những 
thành phần xã hội khác nhau, tuỳ theo 
mục đích riêng biệt, hầu hết được thành 
lập ở cấp địa phương. 

Như vậy, thành viên của các tổ chức 
dân sự đại diện cho nhiều thành phần, 
nhiều tầng lớp trong xã hội. Với mục 
tiêu theo đuổi chung, đôi khi chỉ đơn 
giản là sở thích giống nhau, các cá nhân 
sẵn sàng liên kết, tạo nhóm, xây dựng 
một cộng đồng những người cùng ý 
tưởng, cùng chí hướng để theo đuổi mục 
đích đã đặt ra.  

c. Liên kết để duy trì khuôn mẫu 
(chức năng L): 

Những nguyên tắc phi lợi nhuận, 
độc lập với nhà nước, tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm luôn được xã hội dân sự đề 
cao. Điều này được coi là cơ sở để xây 
dựng và hình thành nên xã hội dân sự, 
cũng như được coi là các đặc trưng để 
huy động, kêu gọi sự quan tâm chú ý 
của toàn xã hội vào hoạt động của các tổ 
chức xã hội dân sự.  

Quá trình duy trì khuôn mẫu trong 
bản thân các tổ chức xã hội dân sự phụ 

thuộc rất lớn vào mức độ kết nối của các 
thành viên. ý chí chung, tinh thần tập 
thể, khả năng phối hợp công việc, sự 
đồng lòng trong đối mặt với các tình 
trạng căng thẳng của tổ chức là những 
đòi hỏi nhằm duy trì khuôn mẫu. Điều 
này chỉ có thể đạt được khi có sự liên kết, 
gắn bó của các thành viên trong tổ chức. 

Hoạt động của xã hội dân sự thường 
được căn cứ vào hệ thống các nguyên tắc 
bao gồm tôn chỉ mục đích, chức năng 
nhiệm vụ, cơ chế tổ chức, các quy trình 
thủ tục về gia nhập và rời bỏ hiệp hội, 
các tiêu chí thành viên, quyền lợi, nghĩa 
vụ và đóng góp tài chính của thành viên. 
Những nguyên tắc đó vừa là cơ sở để 
duy trì các khuôn mẫu tổ chức, vừa là cơ 
sở để duy trì sự liên kết các thành viên. 

* 

Tóm lại, việc tiếp cận xã hội dân sự 
từ vai trò liên kết xã hội là hoàn toàn 
hợp lý theo sơ đồ AGIL của T. Parsons. 
Với ba cấp độ liên kết như đã trình bày, 
xã hội dân sự được hiểu như là không 
gian liên kết các thành phần, các nhóm, 
các tổ chức, thậm chí là các thiết chế 
trong một xã hội. 

ở Việt Nam khác với kiểu chỉ quan 
hệ với các cơ quan, tổ chức của Nhà 
nước và thị trường theo chiều ngang 
như ở các nước phương Tây, cũng như 
không đơn thuần mang tính hành chính 
theo chiều dọc, xã hội dân sự quan hệ 
theo cả hai chiều. Bởi thành phần của xã 
hội dân sự nằm trong cả ba nhóm chủ thể 
Nhà nước, Thị trường và Gia đình. Từ đó 
cho thấy, vị trí đặc biệt của xã hội dân sự 
Việt Nam trong cấu trúc xã hội là đóng 
vai trò liên kết xã hội, là chủ thể kết nối 
giữa các nhóm chủ thể nhà nước, thị 
trường và gia đình với nhau.  
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(tiếp theo trang 62) 

Trên cơ sở phân tích chiều hướng 
phát triển của châu á-Thái Bình Dương, 
những thay đổi trong tình hình an ninh, 
chính trị và chiều hướng chính sách của 
Mỹ đối với châu á-Thái Bình Dương, các 
tác giả cũng đồng thời chỉ ra những tác 
động của quan hệ Mỹ-Trung đối với 
tương lai của khu vực này, trong đó có 
Việt Nam. 

Huệ nguyên 

đinh xuân lý (chủ biên). Phát triển 
và quản lý phát triển xã hội ở nước 
ta thời kỳ đổi mới: mô hình, thực 
tiễn và kinh nghiệm. H.: Chính trị 
quốc gia, 2010, 398 tr., Vv 10738. 

Phát triển xã hội và quản lý phát 
triển xã hội là vấn đề được đặt ra từ rất 
sớm trong lịch sử phát triển của nhân 
loại, có mối quan hệ biện chứng với các 
lĩnh vực phát triển và quản lý phát 
triển kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm 
tạo nên sự phát triển bền vững. Trong 
thời đại ngày nay, với sự bùng nổ của 

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, 
sự hình thành xã hội thông tin và kinh 
tế tri thức, sự phát triển mạnh mẽ của 
xu thế toàn cầu hóa,… đã đặt ra nhiều 
thời cơ phát triển lớn đan xen với những 
thách thức trong phát triển nói chung 
và phát triển xã hội, quản lý phát triển 
xã hội nói riêng. 

Nội dung sách là tập hợp các bài 
viết, đi sâu tìm hiểu những mô hình, 
thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý 
phát triển xã hội, đặc biệt là một số mô 
hình của nước ngoài, từ đó rút ra những 
vấn đề cơ bản, những định hướng quan 
trọng và các giải pháp chủ yếu để xây 
dựng mô hình phát triển xã hội và quản 
lý phát triển xã hội ở nước ta trong giai 
đoạn hiện nay. Sách gồm 2 phần. 

Phần 1: Một số vấn đề về mô hình 
và thực tiễn. 

Phần 2: Một số kinh nghiệm của 
nước ngoài. 
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